Tuần7             
      Soạn: 27 /9/2013        
    Giảng:  Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013
Đạo đức

Tiết 7    Bài 4     Nhớ ơn tổ tiên        ( Tiết1 )
I. Mục tiêu:


Học xong bài này, HS biết:


- Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ.


- Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng.


- Biết ơn tổ tiên; tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình , dòng họ.
II. ĐÔ DÙNG 

GV:   - ThÎ mµu,Phiếu thảo luận nhóm 

       HS    - SGK ®¹o ®øc-VBT

III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1: Kiểm tra bài cũ  (5’)

y/c hs kể về những việc mình làm để thể hiện là người có chí

? Em đã làm được những công việc gì 

? Tại sao em lại làm như vậy 

? Việc làm đó đem lại kết quả gì

2. Giới thiệu bài:  (1’)
	- HS trả lời

	3. Bài mới

Hoạt động 1( 9’)

 Tìm hiểu nội dung truyện’’ Thăm mộ’’
- Y/c hs  trao đổi theo cặp, trả lời câu hỏi:

? Nhân dịp đón tết cổ truyền, bố của Việt đã làm gì để tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên?

? Theo em, bố muốn nhắc nhở Việt được gì khi kể về tổ tiên?
	- Trao đổi, TLCH

+ Đi thăm mộ ông, lựa xắn từng vầng cỏ tươi tốt đem về đắp lên, kính cẩn thắp hương...

+ Bố muốn nhắc Việt phải nhớ ơn tổ tiên và gìn giữ phát huy truyền thống của gia đình.

	? Vì sao Việt muốn lau bàn thờ giúp mẹ?
	+ Vì Việt muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên

	? Qua câu truyện trên, các em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của con cháu đối với tổ tiên, ông bà? Vì sao?
	+ Giữ gìn, tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, ông bà, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ , của dân tộc Việt nam ta.

	- Gọi hs TLCH, y/c hs dưới lớp nhận xét

- GV nx và rút ra kết luận:

*Mỗi chúng ta không ai là không có tổ tiên, gia đình,...chúng ta cần biết ơn tổ tiên...phát huy truyền thống tốt đẹp của 

gia đình,...
	- Đại diện hs TLCH

- Nhận xét, bổ sung

	- GV gọi hs đọc ghi nhớ trong SGK
	- 1-2 hs đọc 

	Hoạt động 2: (10’)
 Làm bài tập 1, SGK
- Gọi hs đọc y/c của bài và làm bài tập

- GV đọc thứ tự từng việc làm ,

 y/c hs giơ thẻ, nhận xét và y/c hs giải thích lí do

- Y/c hs đọc lại những việc làm biểu hiện lòng nhớ ơn tổ tiên
	- 1 hs đọc, lớp làm bài

- Nghe GV đọc, giơ thẻ: đồng ý ( giơ thẻ đỏ), không đồng ý( giơ thẻ vàng), lưỡng lự( thẻ tím), giải thích rõ lí do 

- 1 hs đọc các phần a, c, d, ®

	*KL: Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn tổ tiên bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng như các việc a, c, d, ®.
	- Lắng nghe

	Hoạt động 3:  (9’)

 Liên hệ bản thân
- GV y/c hs kể những việc đã làm được để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và những việc chưa làm được
	- HS trao đổi theo cặp



	- Mời 1 số hs trình bày trước lớp

- GV nhận xét, khen hs đã biết thể hiện lòng biết ơn tổ tiên bằng các việc làm cụ thể, thiết thực và nhắc nhở các hs khác học tập theo bạn
	- 3-5 hs trình bày

- Theo dõi, nhận xét, tuyên dương các bạn

	3. Nhận xét, dặn dò:  (1’)

- GV nhận xét tiết học, dặn dò hs chuẩn bị bài sau.
	- Sưu tầm các tranh ảnh, bài báo nói về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, các câu ca dao, tục ngữ, thơ,...cho bài sau.


---------------------------------------------------------
Tập đọc


  Tiết 13      Những người bạn tốt

I/ Mục tiêu.

- Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng những từ phiên âm tiếng nước ngoài: A-ri-on, Xi-xin.

- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể sôi nổi, hồi hộp.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó đáng quý của loài cá heo với con người.

*Hs biết thêm về loài cá heo, qua đó gd ý thức bảo vệ TN biển

II/ Đồ dùng dạy- học

GV.  Tranh minh hoạ bài đọc.Thêm truyện, ảnh về cá heo.

III/ Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi 3 học sinh đọc bài Tác phẩm của Si –Le và tên phát xít và trả lời câu hỏi nội dung bài

? Vì sao ông cụ người Pháp lại gọi Si-le là nhà văn quốc tế 

?Theo em thái độ của ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như thế nào 

?Qua câu chuyện em hiểu điều gì

2. Dạy – học bài mới 

1/ Giới thiệu bài  (1’)
2/ Hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài

a) Luyện đọc:  (15’)
- Một học sinh đọc toàn bài.

y/c hs chia đoạn 
- Học sinh đọc nối tiếp lần 1 

+ GV sửa phát âm cho hs: A-ri-ôn, Xi-xin, bông tàu…
- HS đọc nói tiếp lần 2.

+ Giải nghĩa từ khó:boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt

- HS đọc trong nhóm bàn.

HS thi đọc 
1 HS đọc cả bài
- GV đọc mẫu.

b) Tìm hiểu bài: (12’)
	3 hs đọc từng đoạn nối tiếp lần lượt trả lời câu hỏi
Đ.1: A-li-ôn…trở về đất liền

Đ.2:Nhưng những tên cướp…sai giam ông lại.

Đ.3: Hai hôm sau…A-ri-ôn

Đ.4: Sau câu chuyện…loài cá thông minh.

* ý 1: A-ri-«n gặp nạn 

	HS đọc đoạn 1: Từ đầu đến giam ông lại trả lời câu hỏi:

? Chuyện gì đã xẩy ra với nghệ sĩ tài ba A-ri-ôn

? Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển?

? Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời?


	- Ông đạt giải nhất ở đảo Xi-xin…nhảy xuống biển.

- A-ri-ôn phải nhảy xuống biểnvì thuỷ thủ trên tàu nổi lòng tham, cướp hết tặng vật của ông, đòi giết ông.

- Khi A-ri -ôn hát giã biệt cuộc đời, đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của ông. Bỗy cá heo đã cứư A-ri-ôn khi ông nhảy xuống biển và đưa ông trở về đất liền.

Ý 2: Sự thông minh và tình cảm của cá heo với người

	Học sinh đọc đoạn 2: Còn lại và trả lời câu hỏi:

? Qua câu chuyện, em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào?

? Em có suy nghĩ gì về cách đối xử của đám thuỷ thủvà của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A-ri-ôn?

? Những đồng tiền khắc hình con cá heo cõng người trên lưng có ý nghĩa gì

Nêu nội dung chính của bài 

? Ngoài câu chuyện trên, em còn biết câu chuyện thú vị nào về cá heo?

c) Đọc diễn cảm:  (5’)
- Gọi học sinh đọc bài nối tiếp, học sinh dưới lớp theo dõi và tìm giọng đọc bài phù hợp.

- GV chọn đoạn 2 ghi bảng phụ để hs luyện đọc.

- Yêu cầu học sinh luyện đọc trong nhóm.

- Gọi học sinh đại diện các nhóm đứng lên thi đọc.

- Nhận xét hs đọc hay.

3. Củng cố, dặn dò  (1’)
- HS nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân.
	* ý 2: Sự trừng trị của vua đối với bọn cướp:
- Cá heo đáng yêu, đáng quý vì biết thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ; biết cứu giúp nghệ sĩ khi ông nhảy xuống biển. Cá heo là bạn tốt của người.

- Đám thuỷ thủ là những người tham lam, độc ác, không có tính người. Đàn cá heo là loài vật nhung thông minh, tốt bụng, biết cứu giúp người gặp nạn.

Ý 3: A-ri-ôn được trả tự do

- Thể hiện tình cảm yêu quý của con người với loài cá heo thông minh 

Ý 4: Tình cảm của con người với loài cá heo thông minh     

- Ca ngợi sự thông minh tình cảm gắn bó của loài cá heo đối với con người 

VD: Em thấy cá heo biều diễn nhào lộn

Đoạn 1: đọc chậm 2 câu đầu, đọc nhanh dần những câu diễn tả tình huống nguy hiểm. 

Đoạn 2: giọng sảng khoái, thán phục cá heo.

- Một hs đọc thể hiện và nêu cách đọc đoạn.

- HS đọc trong nhóm bàn.

- Các nhóm cử hs đọc thi.

- 2 học sinh nhắc lại.




-----------------------------------------------

   Toán

                                  Tiết 31        Luyện tập chung

I/ Mục tiêu.

- Giúp học sinh củng cố quan hệ giữa 1 và 
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- Tìm một phần chưa biết của phép tính với phân số.

- Giải bài toán có liên quan đến số trung bình cộng.

II/ ĐỒ DÙNG
                Gv.    Bảng phụ 

                HS.    SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	             Hoạt động học

	1. Bài cũ: (5’)

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng làm bài tập ở nhà.

Bài tập 1,2,3,4 SGK 

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài: (1’)
b/ Hướng dẫn luyện tập:  (28’)

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1.- Học sinh đọc yêu cầu.

- Học sinh làm cá nhân, hai hs lên bảng làm bài:
	
- Một học sinh gải bài 4 SGK.

- Học sinh lắng nghe.

Bài 1 ( VBT)

	a) 
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- Nhận xét chữa bài.

* Gv chốt: Mối quan hệ giữa 1 và 
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Bài 2. - Học sinh đọc yêu cầu.

? Bài yêu cầu gì?

? Nêu cách tính của các thành phần chưa biết trong phép tính?

- Nhận xét thống nhất bài giải đúng.

* Gv chốt: Cách tìm thành phần chưa biết trong các phép tính.
Bài 3. Hs đọc y/c bài tập 
? Bài toán thuộc dạng toán nào?

? Nêu cách  tìm trung bình cộng?

- Nhận xét chữa bài.

 Gv chốt: Cách tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số.

	1 gấp 10 lần 
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Bài 2: ( VBT) Tìm x

- Tìm x là thành phần chưa biết trong phép tính.

a) Tìm số hạng chưa biết lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) Tìm số bị trừ chưa biết lấy hiệu cộng với số trừ.

c) Tìm thừa số chưa biết lấy tích chia cho thừa số đã biết.

d) Tìm số bị chia lấy thương nhân với số chia.

- 2 HS làm bảng:

a) x +
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Bài 3( VBT)

- Học sinh đọc yêu cầu và tóm tắt bài toán:

Ngày 1: 
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Ngày 2: 
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 công việc.

Trung bình: …..? phần công việc.

- Dạng toán trung bình cộng.

Một học sinh làm bảng:

Bài giải:

Hai ngày đầu đội sản xuất làm được là:
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Trung bình mỗi ngày làm được là:
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Đáp số: 
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	Bài 4. - Học sinh đọc đề bài và tóm tắt:

? Bài này thuộc dạng toán gì?

? Em thực hiện theo cách nào?

- Nhận xét bài làm.

* GV chốt: Dạng toán tìm tỷ lệ khi hai đại lượng cùng tăng hoặc cùng giảm. Dạng một đại lượng tăng một đại lượng giảm.

3. Củng cố.  (1’)
- Hệ thống lại các dạng toán vừa luyện tập.

- Nhận xét tiết học.
	Bài 4(VBT)

a) Mua 4l dầu: 20000đồng.

    Mua 7l dầu:…….? đồng.

b) 1 lít giảm: 1000 đồng

     20000 đồng:…..? lít dầu.

- Phần a là dạng toán tỉ lệ hai đại lượng cùng tăng hoặc cùng giảm.

- Phần b là một đại lượng tăng một đại lượng giảm.

- Rút về đơn vị.

- Một hs giải toán:

Bài giải:

a) Giá tiền 1 lít dầu là:

           20000 : 4 = 5000 (đồng)

Mua 7 lít hết số tiền là:

            5000 x 7 = 35000 (đồng)

                              Đáp số: 35000 đồng.

b) Sau khi giảm giá với 20000 đồng mua số lít là:

                20000 : (5000 - 1000) = 5 ( lít)

                Đáp số: a: 35000 đồng, b: 5 lít

- Học sinh nghe.

 Học và chuẩn bị bài sau


  CHIỀU
                                          THỰC HÀNH TOÁN
                               ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU

Giúp học sinh :

   - Tiếp tục củng cố về các đơn vị đo diện tích.

   - Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán.

Củng cố kiến thức về viết phân số thành số thập phân,hỗn số thành số thập phân

II.Chuẩn bị :
[image: image40.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.

- Gọi HS nhắc lại các đơn vị đo diện tích đã học.

- Nêu nhận xét về giữa hai đơn vị liền kề.

Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

   a) 16ha = ….dam2
       35000dm2 = …m2
       8m2 = …..dam2
  b)  2000dam2 = …ha

       45dm2 = ….m2
       324hm2 = …dam2
  c)  260m2 = …dam2 …..m2
       2058dm2 =…m2….dm2

Bài 2 : (HSKG)

  Để lát một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích là bao nhiêu m2 ? 
Bài 3.Viết thành số thập phân (theo mẫu)

Mẫu : 
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Bài 4.Viết hỗn số thành số thập phân
a) 5
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     e) 2
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c) 12
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Bài 5. Viết thêm cho đầy đủ( theo mẫu)

a) 3m5dm=3m+5dm=3
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b) 23
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3. Củng cố dặn dò

Về nhà ôn tập cách đọc,viết số thập phân,chuyển phân số thập phân thành số thập phân
	- HS nêu 

Bài 1.        Lời giải :

   a) 16ha = 1600dam2
       35000dm2 = 350m2
       8m2 = 
[image: image55.wmf]100
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  b)  2000dam2 = 20ha

       45dm2 = 
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       324hm2 =  32400dam2
  c)  260m2 = 2dam2 60m2
       2058dm2 =  20m2 58dm2
Bài 2.
Bài giải:

Diện tích một mảnh gỗ là :

   80 
[image: image57.wmf]´

 20 = 1600 (cm2)

Căn phòng đó có diện tích là:

   1600 
[image: image58.wmf]´

 800 = 1 280 000 (cm2)

                      =  128m2
                 Đáp số : 128m2

Hs tự làm bài 
a)
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Hs tự làm sau đó chữa bài

a) 5
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c) 12
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e) 2
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Đáp án
7m25cm=7m+25cm=7
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16 tấn 9 kg=16 tấn + 9 kg =16 
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---------------------------------------------------

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

                                        LUYỆN TẬP VĂN TẢ CẢNH..
I. Mục tiêu:

- Học sinh biét lập dàn ý cho đề văn tả cảnh 
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng lập dàn ý.

- Giáo dục cho học sinh có thói quan lập dàn ý trước khi làm bài viết.

II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

- Học sinh ghi lại những điều đã quan sát được về cảnh sông nước vào một thời điểm nào đó trong ngày
III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học


	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
 3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

a).Hướng dẫn học sinh luyện tập.

- Giáo viên chép đề bài lên bảng, gọi một học sinh đọc lại đề bài.
Hãy tả một cảnh sông nước mà em yêu thích

Hãy lập dàn ý cho đề bài trên 

Viết một đoạn văn tả cảnh sông nước theo dàn ý em đã xây dựng.
* Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề bài :

? : Đề bài thuộc thể loại văn gì? 

? : Đề yêu cầu tả cảnh gì? 

 : Trọng tâm tả cảnh gì? 

- Giáo viên gạch chân các từ trọng tâm trong đề bài.

* Hướng dẫn HS lập dàn ý cho đề bài.

- Cho 1 HS dựa vào dàn bài chung và những điều đã quan sát được để xây dựng một dàn bài chi tiết.

* Gợi ý về dàn bài: 

I. Mở bài:
Giới thiệu dòng sông (hay bãi biển) cần tả
- Ở đâu?
- Quan sát vào thời điểm nào trong ngày
(Hoặc có thể đưa ra điểm nổi bật, nổi tiếng nhất của dòng sông hay bãi biển sẽ tả)
II. Thân bài:
* Tả bao quát: 
Nhìn từ xa, dòng sông (bãi biển) trông như thế nào?
* Tả chi tiết: 
- Hình dáng: (dài, uốn khúc, thẳng tắp,...)
 - Màu sắc: (sông: màu đỏ nặng phù sa..., biển: màu sắc thay đổi theo sắc mây trời)
 - Cảnh hai bên bờ sông (những lũy tre xanh, những rặng dừa trĩu nặng, nhà cửa ven sông,...) hoặc cảnh trên bãi biển ( bãi cát trải dài, hàng phi lao, hàng dừa, sóng vỗ bờ, gió biển ...)
 - Cảnh trên dòng sông (thuyền, ghe, bạn nhỏ tắm sông, lục bình trôi,...) hoặc cảnh trên mặt biển (sóng biển nhấp nhô, thuyền bè chài lưới, những ghềnh đá giữa biển, ...)
 - Hoạt động của con người trên dòng sông hay gần bãi biển: sông (buôn bán tấp nập trên chợ nổi, từng đoàn người trên tài du lịch trên sông,...) hoặc biển (những người dân kéo lưới, những ghe thuyền đầy ắp tôm cá, cảnh họp chợ hải sản tấp nập trên bãi biển v.v)
III. Kết luận:
Cảm nghĩ về dòng sông hoặc bãi biển đã tả.
4.Củng cố dặn dò: 

- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị cho hoàn chỉnh để tiết sau tập nói miệng.


	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- Văn miêu tả, kiểu bài tả cảnh.

Tả cảnh sông nước
-  Tả cảnh sông nước mà em yêu thích
- HS nêu cấu tạo của  bài văn tả cảnh.

3 phần :  Mở bài
              Thân bài

               Kết bài
Buổi sáng,trưa,chiều
- HS lập dàn ý.

- Gọi học sinh trình bày dàn bài.

- Cả lớp nhận xét, giáo viên nhận xét ghi tóm tắt lên bảng.

- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


BỒI DƯỠNG TOÁN

LUYỆN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Tiếp tục giải bài toán với 2 dạng quan hệ tỉ lệ

- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán.

II.Chuẩn bị :
[image: image72.wmf]
GV.    -  Hệ thống bài tập
HS.      Vbt 
III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.

Gọi HS nhắc lại cách giải:

+ Rút về đơn vị

+ Tìm tỉ số.
- Cho HS nêu cách giải tổng quát với các dạng bài tập trên.

Hoạt động 2: Thực hành

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

Bài 1: 14 người làm một công việc phải mất 10 ngày mới xong.Nay muốn làm trong 1 tuần thì cần bao nhiêu người làm?

Bài 2: Có 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ thì hút cạn một hồ nước. Nay muốn hút hết nước ttrong 10 giờ thì bao nhiêu máy bơm như thế?

Bài 3 : (HSKG)

  Cứ 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Nay muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bổ xung thêm bao nhiêu công nhân?

Bài 4.Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m,chiều rộng 4m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m20cm,chiều rộng 20cm.Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó

4.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.


	- HS nêu 

Lời giải :

 Đổi : 1 tuần = 7 ngày.

Làm trong 1 ngày thì cần số người là :

    14 x 10 = 140 (người)

Làm trong 7 ngày thì cần số người là :

    140 : 7 = 20 (người)

                 Đáp số : 20 người.

Lời giải:

Làm trong 1 giờ cần số máy bơm là:    

    5 x 18 = 90 (máy bơm)

Làm trong 10 giờ cần số máy bơm là:    

          90 : 10 = 9 (máy bơm)

                     Đáp số : 9 máy bơm

Bài giải:

  Làm trong 1 ngày cần số công nhân là:

     15 x 6 = 90 (công nhân)

  Làm trong 5 ngày cần số công nhân là:

      90 : 5 = 18 (công nhân)

Số công nhân cần bổ xung thêm là :

          18 – 15 = 3 (công nhân)

                   Đáp số : 3 công nhân

Bài giải
1m 20 cm =120cm
Diện tích mảnh gỗ là :

           120 
[image: image73.wmf]´

 20 = 2400(cm2)

Diện tích căn phòng là :

           6 
[image: image74.wmf]´

 4 = 24(m2) = 240000 cm2
Số mảnh gỗ dùng để lát sàn căn phòngđó là :

          240000 : 2400 = 100 (mảnh)

                            Đáp số : 100 mảnh

- HS lắng nghe và thực hiện.




 Soạn  : 29/9             
  Giảng  :Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012
   SÁNG                                                 
                                                      Toán

              Tiết 32                Khái niệm về số thập phân
I/ Mục tiêu.

- Giúp học sinh nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân (dạng đơn giản)

- Biết đọc, viết số thập phân dạng đơn giản.

II. Đồ dùng   GV.    Bảng phụ 

                       HS.     SGK-VBT
III/ Hoạt động dạy- học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Bài cũ: (5’)
? Kể tên những đơn vị đo độ dài nhỏ hơn mét?
? Hai đơn vị liền nhau có quan hệ như thế nào?

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:  (1’)
b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: (10’)
a)Giới thiệu ban đầu về số thập phân:

- GV kẻ sẵn bảng:

m

dm

cm

mm

0

1

0

0

1

0

0

0

1

GV ghi dòng 1:

? Có bao nhiêu m, dm?

- Gv giảng 0 m 1dm tức là 1dm

? 1dm bằng bao nhiêu phần của m?

- GV ghi 1dm = 
[image: image75.wmf]m
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- GV giới thiệu: 1dm hay 
[image: image76.wmf]m
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 viết thành 0,1m.

Gv hướng dẫn học sinh cách đọc viết.

? vậy 0,1 bằng bao nhiêu?

GV ghi dòng 2:

? Có bao nhiêu m, dm và cm?

- GV giảng: 0m 0dm 1cm tức là có 1cm

? 1cm bằng bao nhiêu phần của mét?

- GV ghi bảng:

1cm = 
[image: image77.wmf]m
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- GV giới thiệu: 1cm hay 
[image: image78.wmf]m

100

1

 viết thành 0,01m

- GV nêu cách đọc và ghi bảng.

? Viết số 0,01 dưới dạng phân số thập phân như thế nào?

Gv ghi dòng 3:

- Hướng dẫn như hai dòng đầu

- GV giảng: 1mm hay 
[image: image79.wmf]m
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 viết thành 0,001 m

- GV nêu cách đọc viết.

? Theo em 0,001 viết thành phân số thập phân như thế nào?

* GV kết luận: 0,1; 0,01; 0,001: được gọi là số thập phân

b) GV kẻ sắn bảng:

m

dm

cm

mm

0

5

0

0

7

0

0

0

9

* GV ghi dòng 1:

? Có bao nhiêu dm?

? 5dm bằng bao nhiêu phần của m và có thể viết thành như thế nào?

? Nêu cách đọc?

? Em thấy 0,5 bằng phân số thập phân nào?

- Các phần khác tương tự.

? Em có nhận xét gì về các số 0,5; 0,07; 0,009?
	- Học sinh nêu - Nhận xét, bổ sung.

Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền
Đơn vị bé bằng 
[image: image80.wmf]1
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đơn vị lớn hơn tiếp liền
- Học sinh nghe.

0 m1dm


[image: image81.wmf]m
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- Nhiều học sinh đọc lại.

0,1 = 
[image: image82.wmf]10
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0m ,0dm ,1cm

1cm = 
[image: image83.wmf]m
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- Học sinh đọc lại

0,01 = 
[image: image84.wmf]100
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- Nhiều học sinh đọc

- 0,001 = 
[image: image85.wmf]1000
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- Nhiều học sinh đọc lại ba số 0,1; 0,01; 0,001.

- Nhiều học sinh nhắc lại.

- Có 5dm

- 5dm = 
[image: image86.wmf]m
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- 0,5m đọc: không phẩy năm
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- Là các số thập phân


c/ Thực hành:  (18’)
* Bài 1: Viết cách đọc các số thập phân (theo mẫu):

- Học sinh đọc yêu cầu.

- Học sinh làm cá nhân.

- Một học sinh đọc bài làm, cả lớp đối chiếu kiểm tra

* GV chốt: Cách đọc viết các số thập phân

* Bài 2: Viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

- GV vẽ tia số:

0     
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       0,1     …     …     0,4     …     …      …      …     0,9
	? Tia số biểu thị mấy đơn vị?

? Đơn vị được chia làm mấy phần bằng nhau?

- Gv chỉ lần lượt các phân số ứng với các vạch số trên tia số để hs thấy 1 đơn vị được chia làm 10 phần bằng nhau.

? Vì sao em điền được số 0,3 vào tia số?

* Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):
	- Tia số biểu thị một đơn vị.

- Đơn vị được chia làm 10 phần bằng nhau.

- Một học sinh lên bảng điền số vào chỗ chấm.

0,1; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

- Nhận xét chữa bài.

- Vì [image: image97.wmf]10

3

 = 0,3

- Một học sinh đọc lại các số thập phân trên tia số.

- Học sinh đọc yêu cầu

	GV phân tích mẫu: 7dm = 
[image: image98.wmf]m
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 = 0,7 m

? 7dm = ?m? Vì sao?

? 
[image: image99.wmf]m

10

7

 có thể viết thành số thập phân như thế nào? vì sao?

Mẫu: 3mm = 
[image: image100.wmf]m

003

,

0

m

1000

3

=

 phân tích  tương tự mẫu 1.

* GV chốt: Cách viết một đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn dưới dạng số thập phân.

* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

- Gv kẻ bảng trên bảng phụ
	- 7dm = 
[image: image101.wmf]m
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 vì: 1dm = 
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nên 7dm = 
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- 
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 = 0,7 nên 
[image: image105.wmf]m

10

7
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- Học sinh dựa vào mẫu để làm bài, 2 hs làm bảng:
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· Nhận xét chữa bài
- Học sinh đọc yêu cầu



	m
	dm
	cm
	mm
	Viết phân số thập phân
	Viết số thập phân

	0
	9
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	0,9 m

	0
	2
	5
	
	…………m
	…………..m

	0
	0
	9
	
	…………...m
	……………m

	0
	7
	5
	6
	……………m
	…………....m

	0
	0
	8
	5
	…………….m
	…………….m

	? Có bao nhiêu m, dm?

? Có 0m 9dm tức là có bao nhiêu dm?

? 9dm bằng bao nhiêu phần của m?

? 
[image: image109.wmf]m
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 viết thành số thập phân như thế nào?

 Gv chốt kiến thức bài này: Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài có thể đổi ngay một đơn vị bé sang đơn vị lớn bằng số thập phân.

3. Củng cố. (1’)
Nhắc lại khái niệm về số thập phân.

Nhận xét tiết học.
	- Có 0m và 9 dm.

- Tức là có 9dm

- 9dm = 
[image: image110.wmf]m
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- 
[image: image111.wmf]m
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 = 0,9m

- Dựa mẫu 1 hs làm trên bảng phụ:

- Cả lớp so sánh với bài trên bảng và nhận xét.

- Một học sinh đọc lại bài làm.


-----------------------------------------------------
Luyện từ và câu


     Tiết 13            Từ nhiều nghĩa

I/ Mục đích, yêu cầu

-  Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa.

- Phân biệt được nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa trong một số câu văn. Tìm được vi dụ về sự chuyển nghĩa của một số danh từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật.

II/ Đồ dùng dạy-học

GV. Tranh, ảnh về các sự vật, hiện tượng, hoạt động,… có thể minh hoạ cho các nghĩa của từ nhiều nghĩa. Ví dụ: tranh vẽ HS rảo bước đến trường, bộ bàn ghế, núi, cảnh bầu trời tiếp giáp mặt đất,…. để giảng nghĩa cho các từ chân( chân người), chân bàn, chân núi, chân trời,..

HS.  SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ  (5’)
HS làm bài tập 2 ( đặt câu để phân biệt nghĩa của  một cặp từ đồng âm)-tiết LTVC trước.

2. Bài mới.

a/  Giới thiệu bài: (1’)
- GV có thể bắt đầu bài học bằng cách đưa một số tranh ảnh sự vật ( gợi ý ở mục Đồ dùng dạy-học); chỉ vào tranh để HS gọi tên sự vật: bàn chân(người) chân bàn, chân ghế, chân núi, chân trời,…
- GV: Từ chân chỉ chân của người, khác với chân của bàn,ghế,khác xa với chân núi, chân trời nhưng đều được gọi là chân. Ví sao vậy? Tiết học này sẽ giúp các em hiểu hiện tượng từ nhiều nghĩa thú vị của Tiếng Việt.

b/ Phần nhận xét (14’)
* Bài tập 1:

- Học sinh đọc yêu cầu làm bài cá nhân, đọc bài làm.

- Nhận xét chốt lời giả đúng:

* Gv nhấn mạnh:Các nghĩa mà các em vừa xác định cho các từ răng,mũi,tai là nghĩa gốc( nghĩa ban đầu) của mỗi từ.

* Bài tập 2
- Học sinh thảo luận nhóm 4 hs.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày.

* GV chốt: Những nghĩa này hình thành trên cơ sở nghĩa gốc của các từ răng, mũi,tai(BT1). Ta gọi đó là nghĩa chuyển.

* Bài tập 3

GV nhắc HS chú ý: Vì sao cái răng cào không dùng để nhai vân được gọi là răng? Vì sao cái mũi thuyền không dùng để ngửi vẫn gọi là mũi và cái tai ấm không dùng để nghe vẫn gọi là tai? BT3 yêu cầu các em phát hiện sự giống nhau về nghĩa giữa các từ răng, mũi,tai ở BT1 và BT2 để giải đáp điều này.

HS trao đổi theo cặp. GV giải thích:

- GV: Nghĩa của những từ đồng âm khác hẳn nhau(VD, treo cờ- chơi cờ tướng). Nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ- vừa khác vừa giống nhau. Nhờ biết tạo ra những từ nhiều nghĩa từ một từ gốc, tiếng Việt trở nên hết sức phong phú.

c/ Phần ghi nhớ (2’)
Hs đọc và nói lại phần ghi nhớ trong SGK.

d/ Phần luyện tập   (12’)
* Bài tập 1 

- Gọi học sinh nêu yêu cầu.

Có thể gạch một gạch dưới từ mang nghĩa gốc, hai gạch dưới từ mang nghĩa chuyển.

- Nhận xét chốt bài đúng.

* Bài tập 2:

- Tổ chức hs thi làm nhanh làm đúng.

- Nhận xét đội thắng.

3.Củng cố, dặn dò (1’)
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà viết thêm vào vở ví dụ về nghĩa chuyển của các từ lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng- BT2, phần luyện tập.
	-HS nêu miệng

-HS khác nhận xét
- Học sinh nhge
Bài 1

- 1 học sinh đọc yêu cầu, học sinh làm bài cá nhân.

Tai- nghĩa a; răng- nghĩa b; mũi - nghĩa c.

- Đại diện các nhóm trình bày:

+ Răng của chiếc cào không dùng để nhai như răng người và động vật.

+ Mũi của chiếc thuyền không dùng để ngửi được.

+ Tai của cái ấm không dùng để nghe được.

Bài 2

- Học sinh hoạt động theo cặp.

+ Nghĩa của từ răng ở Bt1 và BT2 giống nhau ở chỗ: đều chỉ vật nhọn, sắc, sắp đều thành hàng.

+ Nghĩa của từ mũi ở BT1 và BT2  giống nhau ở chỗ: cùng chỉ bộ phận có đầu nhọn nhô ra phía trước.

+ Nghĩa của từ tai ở BT1 và BT2 giống nhau ở chỗ: cùng chỉ bộ phận mọc ở 2 bên,chìa ra như cái tai.

Bài 3
- 2 học sinh nêu lại.

Hs làm việc độc lập.

Nghĩa gốc                                                          a) Mắt trong đôi mắt của bé mở to                  

b) Chân trong bé đau chân                              

c) Đầu trong khi viết, em đừng ngoẹo đầu 

Nghĩa chuyển

- Mắt trong quả na mở mắt.     

- Chân trong Lòng ta…kiềng ba chân

  - Đầu trong nước suối đầu nguồn rất trong.        

- Các nhóm thoả luận làm bài.

Một số VD:

+ Lưỡi: lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi dao,lưỡi cày, lưỡi lê, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi rìu..

+ Miệng: miệng bát, miệng hũ, miệng bình, miệng túi, miệng hố, miệng núi lửa,…
+ Cổ: cổ chai, cổ lọ, cổ bình, cổ tay, cổ áo,…
+ Tay: tay áo, tay ghế, tay quay, tay tre, (một) tay bóng bàn (cừ khôi)….

+ lưng : lưng ghế, lưng đồi, lưng núi, lưng trời, lưng đê,…
Bài 1
- Một học sinh làm bảng:

Bài 2

Hs làm việc theo nhóm. 

- HS nhắc lại nội dung ghi nhớ của bài học.




------------------------------------------------------
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Tập đọc


Tiết 14        Tiếng đàn ba- la- lai- ca trên sông Đà

I/ Mục tiêu.

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ, đúng nhịp của thể thơ tự do.

Biết đọc diễn cảm bài thơ thể hiện niềm xúc động của tác giả khi nghe tiếng đàn trong đêm trăng, ngắm sự kì vĩ của công trình thuỷ điện sông Đà, mơ tưởng về một tương lai ttốt đẹp khi công trình hoàn thành.

- Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ của công trình, sức mạnh của những người đang chinh phục dòng sông và sự gắn bó, hoà quyện giữa con người với thiên nhiên.

- Thuộc lòng bài thơ.

II/ Đồ dùng dạy học.

GV.   ảnh về nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

HS.    SGK- câu hỏi tră lời

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt dộng của trò

	1. Bài cũ: (5’)
HS đọc truyện Những người bạn tốt.

? Nêu nội dung ý nghĩa câu chuyên?

B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài. (1’)
2/ Hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài.

a/ Luyện đọc. (15’)
- Một hs đọc cả bài.

+ Hướng dẫn đọc: giọng chậm rãi, ngân nga, thể hiện niềm xúc động của tác giả khi lắng nghe tiếng đàn trong đêm trăng, ngắm sự kì vĩ của công trình thuỷ điện sông Đà, mơ tưởng về tương lai tốt đẹp.

- Học sinh đọc nối tiếp lần 1 (3 lượt)

+ GV sửa phát âm cho hs.

- Học sinh đọc nối tiếp lần 2

+ GV giải nghĩa từ khó: Cao nguyên ( Vùng đất rộng và cao, xung quanh có sườn dốc, bề mặt bằng phẳng hoặc lượn sóng ); trăng chơi vơi ( trăng một mình sáng tỏ giữa cảnh trời nước bao la ).

- Học đọc nối tiếp trong nhóm bàn.

- Thi đọc – nhận xét
-1 hs đọc cả bài
- GV đọc mẫu.
	- Học sinh đọc và trả lời câu hỏi.

- Học sinh chia đoạn: 3 khổ thơ.



	b) Tìm hiểu bài:

Đọc hai khổ thơ đầu trả lời câu hỏi:

? Những chi tiết nào gợi lên hình ảnh đêm trăng trong bài rất tĩnh mịch?

? Những chi tiết nào trong bài thơ gợi hình ảnh đêm trăng trên công trường vùa tĩnh mịnh vừa sinh động?

? Tìm một hình ảnh đẹp trong bài thơ thể hiện sự gắn bó giũa con người với thiên nhiên trong đêm trăng bên sông Đà?

? Khổ thơ thứ nhất và thứ hai nói lên điều gì?
	* ý 1: Hình ảnh đêm trăng tĩnh mịch, sinh động trên sông Đà.

- Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông/ Những tháp khoan ngô lên trời ngẫm nghĩ/ Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ.

- Đêm trăng vùa tĩnh mịch vùa sinh động vì có tiếng đàn của cô gái Nga, có dòng sông lấp loáng dưới ánh trăng và có những sự vật được tác giả miêu tả bằng biện pháp nhân hoá; công trường say ngủ; tháp khoan đang bân ngẫm nghĩ; xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ.

- HS trả lời theo càm nhận riêng

- ý 1.
* ý 2: Tương lai của thuỷ điện sông Đà.

	Đọc khổ thơ cuối và trả lời câu hỏi:

? Trong cảnh đẹp ấy nhà thơ đã hình dung thấy sự thay đổi của sông Đà như thế nào?

? Hình ảnh biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên nói lên sức mạnh của con người như thế nào?

? Từ “bỡ ngỡ” trong câu có gì hay?

? Tìm những câu thơ có sử dụng biện pháp nhân hoá?

? Nêu đại ý của bài?

c) Đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

- 3 HS nối tiếp đọc bài thơ và cho biết cách đọc bài.

- GV treo bảng phụ khổ thơ cần luyện đọc: Khổ 3

- Một học sinh đọc và nêu cách đọc.

- 2 Hs thể hiện lại cách đọc.

- Nhẩm đọc thuộc lòng.

- Thi học thuộc lòng bài thơ.

- Nhận xét tổ đọc hay.

3. Củng cố.  (1’)
- Tóm nội dung.

- Nhận xét tiết học.
	- Đập lớn nối liền hai khối núi: Đó là công trình lớn.

- Hồ rộng mênh mông xuất hiện giữa cao nguyên làm biến đổi cả một thiên nhiên

- Điện sản xuất ra đem đi muôn nơi trên đất nước: Góp phần xây dựng đất nước.

- Sức mạnh rời non lấp biển, con người có thể làm nên tất cả điều kỳ diệu, bất ngờ.

- Từ “bất ngờ” nhân hoá biển như con người cũng có tâm trạng

- Học sinh tự tìm hiểu .

- Nội dung chính của bài phần I

- Học sinh nêu.

- Học sinh nêu cách đọc và đọc bài.

- Học sinh đọc nhẩm học thuộc lòng


-----------------------------------------------------

Toán

Tiết  33        Khái niệm về số thập phân (Tiếp theo)

I/ Mục tiêu.- Giúp học sinh nhận biết về số thập phân ở dạng thường gặp, và cấu toạ của số thập phân.

- Biết đọc viết các số thập phân ở dạng thường gặp

II/ Đồ dùng dạy học.

GV.       - Kẻ sẵn bảng phụ như SGK

HS.        SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Bài cũ:  (5’)

Đọc các số thập phân sau: 0,12; 0,35; 0,9; 0,56; 0,375.

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:  (1’)

b/ Giới thiệu khái niệm ban đầu về số thập phân:  (12’)
	- 2 Học sinh đọc

	- GV kẻ sẵn bảng:

m

dm

cm

mm

2

7

8

5

6

0

1

9

5

* GV ghi dòng 1:

? Cô có bao nhiêu m và bao nhiêu dm?

? 2m 7dm có thể viết thành hỗi số nào? vì sao?

- GV giới thiệu: 2m 7dm hay 2m và 
[image: image112.wmf]m
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 viết thành 
[image: image113.wmf]m
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 hay 2,7 m

- GV lưu ý cách đọc và viết số.

* Gv ghi dòng thứ 2:

? trên bảng cô có bao nhiêu m, dm, cm?

? 8m 5dm 6cm gồm có mấy m và bao nhiêu phần của m?

? Viết đơn vị đo độ dài 8m 5dm 6cm thành hèn số?

- GV giới thiệu: 8m 56cm hay 8m và 
[image: image114.wmf]m
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- GV nêu cách đọc và viết số.

* Gv ghi tiếp dòng : Tổ chức cho hs thảo luận nhóm tự tìm ra cáh viết số thập phân tương ứng: 0,195m

* GV kết luận: Các số 2,7; 8,56; 0,195 là các số thập phân
	- Có 2m và 7dm

 2m 7dm = 
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2m 7dm = 2m + 
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- Nhiều hs đọc lại.

- Có 8m 5dm 6cm

- Gồm: 8m và 
[image: image118.wmf]m
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8m 5dm 6cm = 8m + 
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- Nhiều hs đọc lại số

- HS nối tiếp đọc các số thập phân vừa viết.

	c/ Cấu tạo của số thập phân:

- Gv nêu và ghi ví dụ, hs đọc.

- Gv dùng bìa che đi một phần.

? Theo em chưc số 8 được gọi là gì?

 Hs trả lời gv ghi bảng nhắc luôn: 56 là phần thập phân.

- HS nhắc lại

? Số thập phân gồm mấy phần? Là những phần nào? giữa các phần được ngăn cách bởi gì?

? Những số ở bên trái, bên phải dấu phẩy thuộc phần nào?

- GV đưa một số ví dụ: 90,638;   4,37

- HS đọc và chỉ ra phần nguyên, phần thập phân.

* HS nhắc lại ghi nhớ và lấy VD về số thập phân rồi phân tích cấu tạo.
	8,56

- Số 8 là phần nguyên.

- Số 8 là phần nguyên, 56 là phần thập phân.

- Số thập phân gồm hai phần, phần thập phân và phần nguyên.Chúng được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy.

- ở bên trái dấu phẩy là phần nguyên, ở bên phải dấu phẩy là phần thập phân.


d/ Thực hành: (16’)
* Bài 1: Gạch dưới phần nghuyên, phần thập phân của mỗi số thập phân (theo mẫu)

	- a) GV ghi mẫu và phân tích mẫu: 85, 72

? Nêu phần nguyên số thập phân trên?

- Học sinh nêu gv ghi bảng gạch chân phần nguyên.

85,72

b) GV ghi mẫu 2,56 ( Hướng dẫn tương tự mẫu trên)
	- Học sinh đọc yêu cầu

- Phần nguyên của số thập phân đó là 85

- Học sinh dựa vào mẫu tự làm bài tập.

- Chữa bài.


* Gv chốt: Cách đọc, phân biệt phần nguyên ở bên trái dấu phẩy, phần thập phân ở bên phải dấu phẩy.

* Bài 2: Thêm dấu phẩy để có số thập phân với phần nguyên gồm ba chữ số:

- Học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh tự làm bài tập.

- Một học sinh làm bảng:

5,972;       60,508;        20,075;       2,001.

- Nhận xét đối chiếu bài.

* GV chốt: Cách đếm từ phải sang trái đánh dấu phẩy theo yêu cầu để tạo thành số thập phân.

* Bài 3: Viết hèn số thành số thập phân (theo mẫu):

	- GV ghi bảng mẫu: 
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 được viết dưới dạng số thập phân nào? ( HS nêu GV ghi mẫu: 
[image: image123.wmf]10
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? Em có nhận xét gì về các phân số được viết dưới dạng số thập phân?

? Em có nhận xét gì về các chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân và các chữ số ở phần thập phân của số thập phân?
	- Số 
[image: image124.wmf]10
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- Học sinh dựa vào mẫu để làm bài.

- Nhận xét đối chiếu bài.

-  Đều là phân số thập phân.

- Có bao nhiêu chữ số 0 ở mẫu số của phân số thập phân thì có bấy nhiêu số ở phần thập phân của số thập phân.


* GV chốt: Cách đổi hỗn số ra số thập phân: Phần nguyên là phần nguyên của số thập phân, mẫu của phân số thập phân có bao nhiêu số 0 thì phần thập phân của số thập phân có bấy nhiêu số.

* Bài 4: Chuyển số thập phân thành phân số thập phân:

- áp dụng bài 3 học sinh tự làm bài tập.

? nêu cách đổi của em?

-> Đếm xem phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu số thì mẫu số của phân số thập phân có bấy nhiêu số 0

VD: Số 0,5 phần thập phân có 1 chữ số - > Mãu của phân số thập phân cần đổi có 1 chữ số 0. Vậy: 
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* Gv chốt: Cách đổi từ số thập phân ra phân số thập phân.

3. Củng cố.  (1’)

- Học sinh nêu lại các phần nguyên, phần thập phân của số thập phân.

                              ---------------------------------------------------

Kể chuyện


  Tiết 7        Cây cá nước Nam

I/ Mục tiêu.- Dựa vào lời kể của gv và tranh minh hoạ, Học sinh được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện với giọng tự nhiên bằng ngôn ngữ và diến đạt của mình.

- Hiểu nội dung và ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện là một lời khuyên can con người hãy yêu quí thiên nhiên, trân trọng từng ngọnocr lá cây trên đất nước. Chúng thật đáng quí, hữu ích nếu chúng ta biết nhìn ra giá trị của nó.

*MT. GD HS thái độ yêu quý những cây cỏ hữu ích trong môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT

II/ Đồ dùng dạy học.

GV    - Tranh minh hoạ .

HS.      SGK

III/ Hoạt động dạy- học.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Bài cũ: (5’)
HS kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị.

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:  (1’)
b/ Hướng dẫn học sinh kể chuyện: (8’)
*) GV kể mẫu:

- GV kể mẫu lần 1: 

- GV kể lần 2 kết hợp với tranh

- Gv giải thích nghĩa các từ: Trưởng tràng, dược sơn

*) Hướng dẫn hs kể: (12’)
* Kể chuyện trong nhóm:

- Thảo luận trong nhóm bàn tìm nội dung chính của từng tranh.

- Gọi học sinh nối tiếp kể.

* Thi kể trước lớp:  (8’)

- Hai nhóm kể nối tiếp trong nhóm trước lớp ( Mỗi nhóm 6 học sinh)

- Nhận xét nhóm kể hay.

- Tổ chức hs thi kể cá nhân (2 đến 3 hs)

- Nhận xét cho điểm.

* Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện: HS dưới lớp chất vấn hs kể.

? Câu chuyện kể về ai?

? Câu chuyện có ý nghĩa gì?


	Học sinh chú ý nghe.

Hs vừa nghe vừa quan sát tranh. Và nhớ ghi tên các loại thuốc xuất hiện trong câu chuyện

- Học sinh nối tiếp nêu nội dung từng tranh:

+ Tranh 1: Tuệ Tĩnh giảng giải cho học trò về cây cỏ nước Nam.

+ Tranh 2: Quân dân nhà Trần tập luyện để chóng giặc nguyên.

+ Tranh 3: Nhà Nguyên cấm bán thuốc men cho nước ta.

+ Tranh 4: Quân dân nhà Trần chuẩn bị thuốc men cho chiến đấu.

+ Tranh 5: Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho binh sĩ thêm khoẻ mạnh.

+ Tranh 6: Tuệ Tĩnh và học trò phất triển cây thuốc Nam.

- Học sinh nối tiếp kể truyện theo tranh trong nhóm 4 hs và cùng nhau trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

- Học sinh kể đoạn, cả câu chuyện

- Câu chuyện kể về danh y Tuệ Tĩnh.

- Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết yêu quí thiên nhiên.

- Ca ngợi danh y Tuệ Tĩnh đã biết yêu quí cây cỏ, hiểu giá trị của nó.

	? Vì sao truyện có tên là cây cỏ nước Nam?

? chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ loài cây quý giá ấy

3. Củng cố. (1’)

? Em có biết loài cây nào chữa bệnh xung quanh chúng ta không? Em đã bao giờ uống thuốc từ cây cỏ chưa?

Nhận xét tiết học.
	· HS tự nêu theo ý hiểu.

Hs trình bày


-------------------------------------------------------- 

  Địa lý

                                    Tiết 7               ôn tập
I. Mục tiêu

   Giúp HS củng cố, ôn tập về các nội dung kiến thức, kĩ năng sau:

   - Xác định và nêu được vị trí địa lí của nươc ta trên bản đồ.

   - Nêu tên và chỉ được vị trí của một số đảo, quần đảo của nước ta trên bả đồ ( lược đồ )

   - Nêu tên và chỉ được vị trí của các dãy núi lớn, các sông lớn, các đồng bằng của nước ta trên bản đồ, lược đồ.

   - Nêu được đặc điểm chính của các yếu tố địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng.

II. Đồ dùng dạy học

       GV.       - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

                     - Các hình minh họa trong SGK.

                     - Phiếu học tập của HS.

       HS.       SGK-VBT

III. Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Kiểm tra bài cũ  (5’)

	- GV gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm Hs.

2. Giới thiệu bài:  (1’) Trong giờ học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về các yếu tố địa lí tự nhiên của Việt Nam mà các em đã được học trong 6 bài đầu cảu chương trình.
	- 3 HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi sau:

+ Em hãy trình bày về các loại đất chính ở nước ta.

+ Nêu một số đặc điểm của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

+ Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta.

	Hoạt động 1: (14’)Thực hành một số kĩ năng địa lí  liên quan đến các yếu tố địa lí tự nhiên việt nam

	- GV tổ chức HS làm việc theo cặp, cùng làm các bài tập thực hành, sau đó GV theo dõi, giúp đỡ các cặp HS gặp khó khăn.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận.

- GV nhận xét.
	- Hs thảo luận theo cặp.

- HS báo cáo kết quả thảo luận.

	Hoạt động 2 (14’)

ôn tập về đặc điểm của các yếu tố địa lí tự nhiên việt nam

	- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm cùng thảo luận để hoàn thành bảng thống kê các đặc điểm cảu các yếu tố địa lí tự nhiên Việt Nam.

- G Vgọi 1 nhóm lên báo cáo.

- GV nhận xét.
	- HS thảo luận nhóm 4.

- 1 nhóm báo cáo.

	Các yếu tố tự nhiên
	Đặc điểm chính

	Địa hình
	Trên phần đất liền của nước ta: 
[image: image126.wmf]3
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 diện tích là đồi núi, 
[image: image127.wmf]1
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 diện tích là đồng bằng.

	Khoáng sản
	Nước ta có nhiều loại khoáng sản như than, a-pa-tít, bô-xít, sắt, dầu mỏ và khí tự nhiên… trong đó than đá là loại khoáng sản có nhiều nhất ở nước ta.

	Khí hậu
	Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

Khí hậu có sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc. Miền Bắc cs mùa đông lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm có hai mùa: mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

	Sông ngòi
	Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc nhưng ít sông lớn.

Sông có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.

	Đất
	Nước ta có hai loại đất chính:

Phe-ra-lít màu đỏ hoặc đỏ vàng tập trung ở vùng núi.

Đất phù san mãu mỡ ở đồng bằng.

	Rừng
	Nước ta có nhiều loại rừng nhưng chủ yếu hai loại rừng chính:

- Rừng rậm nhiệt đới tập trung ở vùng đồi núi.

- Rừng ngập mặn ở các vùng ven biển.

	3. Củng cố - dặn dò  (1’)
- GV tổng kết tiết học.

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau, sưu tầm các thông tin về sự phát triển dân số ở Việt Nam, các hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh.


                               -----------------------------------------------------
Soạn: 1/102012      

Giảng :Thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2012

Toán

Tiết 34       Hàng của số thập phân, đọc, viết số thập phân

I/ Mục tiêu.

- Nhận biết tên các hàng của số thập phân, quan hệ giữa các đơn vị của hai hàng liền nhau.

- Nắm được cách đọc viết số thập phân.

II/ Đồ dùng dạy học.

GV.    Bảng phụ kẻ sẵn bảng như SGK

HS.     SGK-VBT

III/ Hoạt động dạy học.

	                  Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Bài cũ:  (5’)

? Nêu kết luận về số thập phân?

Một học sinh làm bài 2 SGK: Viết thành số thập phân.
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B. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài: (1’)

2/ Hướng dẫn tìm hiểu bài:

a) Giới thiệu các hàng của số thập phân, đọc, viết số thập phân. (10’)

- GV kẻ sẵn bảng:
	- Học sinh làm bài trên bảng.

	SỐ TP
	3
	7
	5
	,
	4
	0
	6

	Hàng
	Trăm
	chục
	§v
	
	Phần mười
	Phần trăm
	Phần nghìn

	Quan hệ giữa các đơn vị của 2 hàng liền nhau
	

	? Đọc số thập phân trong bảng chỉ rõ phần nguyên và phần thập phân?

? Phần nguyên gồm mấy chữ số mỗi chữ số thuộc hàng nào?

HS trả lời GV ghi bảng dòng 2 tương ứng.?

? Phần thập phân gồm mấy chữ số?

- GV giới thiệu và ghi: 4 phần mười, 0 phần trăm, 6 phần nghìn.

? Số thập phân 375,406 phần nguyên, phần thập phân gồm những hàng nào?

* GV ghi số 0,1985.

? Phần nguyên gồm mấy chữ số? Mỗi chữ số thuộc hàng nào?

? Phần thập phân gồm mấy chữ số? Mỗi chữ số thuộc hàng nào?

? Đọc số thập phân trên?

? Nêu cách đọc số thập phân?

* GV đưa kết luận SGK ý 1.

? Khi viết số thập phân em viết như thế nào?

* GV kết luận ý 2SGK.

b) Mối quan hệ giữa các đơn vị.

? Quan sát bảng trên em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các đơn vị của hai hàng liền kề nhau?

? Hàng phần mười so với hàng phần trăn có quan hệ như thế nào?

? Vậy 1 đơn vị của 1 hàng bằng bao nhiêu đơn vị hàng thấp hơn liền sau? Bằng bao nhiêu đơn vị hàng cao hơn liền trước?
	- Học sinh đọc.

- Đọc: ba trăm bảy mươi năm phẩy bốn trăm linh sáu. 

- Phần nguyên là: 375: 3 trăm, 7 chục, 5 đơn vị.

- Phần thập phân gồm 3 chữ số.

- Nhiều học sinh nhắc lại.

- Phần nguyên gồm1 chữ số: 0 đơn vị

- Phần thập phân gồm 4 chữ số:

+ 1 hàng phần mười.

+ 9 hàng phần trăm.

+ 8 hàng phần nghìn.

+ 5 hàng phần chục nghìn.

- Đọc không phẩy một nghìn chín trăm tám mươi lăm

- Phần nguyên đọc tr­íc,phần thập phân đọc sau 

Viết phần nguyên trước,viết dấu phẩy,viết phần thập phân

- Học sinh nhắc lại phần kết luận SGK.

- 1 trăm = 10 chục

1 chục = 
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* Kết luận:

- Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau nó.

- Bằng 
[image: image133.wmf]10
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 hay 0,1 đơn vị của hàng cao hơn liền trước nó.

- Nhiều hs nhắc lại kết luận.

	3/ Thực hành:  (18”)

* Bài 1: Viết vào chỗ chấm:

- HS làm cá nhân dựa vào các nhận xét.

- HS đọc bài cả lớp soát bài.

* Bài 2: Viết số thập phân.

- Học sinh tự làm vở, một học sinh làm bảng.

- Cả lớp nhận xét chữa bài.

? Khi viết số thập phân ta viết như thế nào?

*Bài 3:

 Viết các số thập phẫn sau thành hỗn số có chữa phần số thập phân theo mẫu.

? Nêu cách đổi?

4. Củng cố.  (1’)

-Nhắc lại các hàng trong số thập phân.

- Nhận xét tiết học.- Dặn dò về nhà
	Bài 1. - Học sinh làm bài.

- Học sinh đọc theo từng bàn.

- Nhận xét, chốt.

* Bài 2

- Học sinh làm cá nhân.

5,9     24,18    55,555    2002,08    0,001

- Viết phần nguyên trước sau đó viết phần mười, phần trăm, phần nghìn,..

*Bài 3

- Học sinh nêu cách tìm.

- Nhận xét chữa bài.

3,5 = 
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---------------------------------------------------------

Tập làm văn


Tiết 13          Luyện tập tả cảnh

I, Mục tiêu: 

Giúp học sinh

- Luyện tập về tả cảnh sông nước, xác định cấu tạo của bài văn tả cảnh, các câu mở đoạn, sự liên kết ý nghĩa các đoạn trong bài văn.

- Thực hành viết các câu mở đoạn cho đoạn văn, yêu cầu lời văn tự nhiên sinh động

* MT:Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên từ đó có ý thức bảo vệ và giữ gìn cảnh đẹp( Vịnh Hạ Long) ở tỉnh mình.

* BĐ: Hs biết vẻ đẹp của Hạ Long. Gd tình yêu biển đảo, ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn.
II, Đồ dùng dạy -  học

GV.  - Tranh ảnh Vịnh Hạ Long, Tây Nguyên, giấy khổ to bút dạ.

HS    SGK-VBT

III. Các hoạt động dạy -  học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1, Kiểm tra bài cũ (5’)

- Giáo viên thu, chấm 2 dàn ý miêu tả cảnh sông nước.

Nhận xét cho điểm.

2, Dạy bài mới.
a, Giới thiệu bài. (1’)

b, Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1.

- Gọi học sinh đọc yêu càu bài, đoạn văn.

- Chia cặp, yêu càu học sinh đọc nhầm đoạn văn và trả lời các câuhỏi của bài.

?Phần thân bài gồm mấy đoạn?

?mỗi đoạn miêu tả những gì?.

- Những câu văn in đậm có vai trò gì trong mỗi đoạn văn và trong cả bài?.

*TK: Vịnh Hạ Long có nét đẹp lạ kì. Tác giả miêu tả mỗi đặc điểm đó thành một đoạn văn.

Giới thiệu tranh.

Bài tập 2- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Giáo viên hướng dẫn.

- Yêu cầu học sinh TL theo cặp lựa chọn ý.

- GV gọi học sinh lên bảng phát các thẻ ghi các câu a, b, c. Học sinh lên chọn và dán vào đoạn phù hợp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Gọi học sinh đọc 2 đoạn văn hoàn chỉnh.

Bài tập 3.

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.

- Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân.

- Dán bảng phụ, nhận xét.

- Gọi học sinh dưới lớp đọc bài làm.

Chấm một vài bài.

3, Củng cố dặn dò (1’)

* Các em cần phải làm gì  để gữi gìn cảnh đẹp lạ kì đó?

- Giáo viên nhận xét tiết học.

- Dặn dò: Hoàn thành bài, chuẩn bị giờ sau.
	- 3 em.

- 1 em đọc dàn ý.

Bài 1.- 2 -3 em đọc, nhận xét đọc.

- MB: Vịnh Hạ Long..đất nước Việt Nam.

 - TB: Cái đẹp Hạ Long ...lên vang vọng.

- KB: Núi non, sóng nước....giữ gìn.

- TB gồm 3 đoạn

+ Đoạn1: Tả sự kì vĩ của thiên nhiên trên vịnh hạ long.

+ Đoạn 2: Tả vẻ đẹp duyên dáng của Vịnh Hạ Long.

+ Đoạn 3: Tả nét riêng biệt, hấp dẫn lòng người của Hạ Long qua mỗi mùa.

- ....Là câu mở đầu đoạn nêu ý bao trùm của cả đoạn.

Bài 2. - Học sinh nối tiếp đọc.

- 1 em lên bảng làm.

Đáp án

+ Đoạn 1: Chọn câu mở đầu B

+ Đoạn 2: Câu mở doạn c

- 2 em đọc.

Bài 3

- Học sinh nêu.
- Học sinh làm bài, 2 học sinh làm bài vào bảng phụ.

	--------------------------------------------------------                            
Chính tả


  Tiết 7         Dòng kinh quê hương
I/ Mục đích, yêu cầu

- Nghe- viết chính xác, trình bày đúng một đoạn của bài: Dòng kinh quê hương.

- Nắm vững quy tắc và làm đúng các bài luyện tậpđánh dáu thanh ở tiếng chứa nguyên âm đôi iê, ia

* MT: GD tình cảm yêu quý vẻ đẹp của dòng kênh quê hương, có ý thức BVMT xung quanh

II/ Đồ dùng dạy- học

GV.     Bảng phụ hoặc 2-3 tờ phiếu photo nội dung BT3, 4.

HS.      SGK-VBT

III/ Các hoạt động dạy-học

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò.

1. Kiểm tra bài cũ  (5’)

HS viết những từ chứa nguyên âm đôi ưa, ­¬ trong 2 khổ thơ của Huy Cận- tiết chính tả trước( lưa thưa, mưa, tưởng, tươi,..) và giải thích quy tắc đánh dấu thanh trên các tiếng có nguyên âm đôi ưa, ­¬.

2. Dạy bài mới 

a/ Giới thiệu bài (1’)

GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: Dòng kinh quê hương.

- G đọc toàn bài viết và gọi 1 học sinh đọc lại.

- Hướng dẫn viết từ sai: mái xuồng, giã bàng, ngưng lại, lảnh lót,.. 

- GV đọc hs viết bài.

- GV đọc hs soát bài.

- Chấm 7 bài nhận xét.

c/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả

* Bài tập 2

GV gợi ý: vần này thích hợp với cả 3 « trống. Yêu cầu học sinh làm và vở bài tập

- GV chốt lời giải đúng:

* Bài tập 3:

- Học sinh đọc yêu cầu.

- Thảo luận tronh nhóm bàn.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Nhận xét thống nhất lời giả đúng:

- Sau khi điền đúng tiếng có chứa ia hoặc iê vào chỗ trống, HS đọc thuộc các thành ngữ trên.

3. Củng cố, dặn dò (1’)

HS nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nghuyên âm đôi ia, iê.

GV nhận xét tiết học.
- 2 học sinh lên bảng giải thích, học sinh dưới lớp viết vào nháp.

- Học sinh nghe

- Một hs đọc bài cần viết

- Cả lớp đọc thầm chú ý những từ dễ viết sai:

*Bài 2
- HS làm bài cá nhân, hs đọc bài làm, cả lớp đối chiếu.

Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều/ Mải mê đuổi một con diều/ Củ khoai nướng để cả chiều tro

*Bài 3

- 1 học sinh nêu yêu cầu.

Đông như kiến./
 Gan như cóc tía./
 Ngọt như mía lùi.

                          -------------------------------------------------------------      
     Sọan: 2/10         
   Giảng : Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012
SÁNG

Toán


     Tiết 35                 Luyện tập

I/ Mục tiêu.

- Biết cách chuyểnmột phân số thập phân thành hỗi số rồi thành số thập phân.

- Chuyển số đo viết dưới dạng số thập phân thành số đo viết dưới dạng số tự nhiên với đơn vị đo thích hợp.

II/ ĐỒ DÙNG
                    GV.       Bảng phụ

                    HS .      SGK-VBT
III/ Hoạt động dạy học.

Hoạt động dạy

             Hoạt dộng học

1. Bài cũ: (5’)

? Nêu cách đọc, viết số thập phân?

một hs chữa bài tập SGK
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2. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  (1’)

2/ Hướng dẫn luyện tập:  (18’)

* Bài 1:

 Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân (theo mẫu)

- GV ghi: 
[image: image139.wmf]10

162


? Nêu nhận xét về phân số trên bảng?

? Vậy trước khi chuyển thành số thập phân ta phải làm gì?

(GV ghi cách đổi phân số thành số thập phân vào bảng)
- Học sinh nêu
Bài 1
Học sinh đọc yêu cầu.

- Phân số có tử lớn hơn mẫu.

- Ta phải chuyển phân số thành hỗn số.

- Học sinh thảo luận nhóm đôi để tìm cách chuyển phân số sang hỗn số.
- Học sinh trình bày cách chuyển của mình:
?Hỗn số 
[image: image140.wmf]10
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 viết thành số thập phân nào?

( GV ghi số thập phân học sinh nêu vào mẫu)

- Nhận xét chữa bài.

* Gv chốt: Cách chuyển phân số thập phân ra số thập phân.

+ Bước 1: Chuyển phân số ra hèn số.

+ Bước 2: Chuyển hỗn số ra số thập phân.

* Bài 2: 

Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân.

* Gv chốt: Cách viết các chữ số ở số thập phân:

+ Phần nguyên của hèn số là phần nguyên của số thập phân.

+ Có bao nhiêu chữ số 0 ở mẫu số của phân số thập phân thì có bấy nhiêu chữ số ở phần thập phân của số thập phân.

* Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

- GV ghi bảng: 2,1 m = …….dm

? Nhận xét 2 đơn vị cần đổi?

? Muốn đổi ra dm trước hết ta phải làm gì?

( HS nói gv ghi bảng)

? 
[image: image141.wmf]m
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 là bao nhiêu m và bao nhiêu dm?

( HS đọc gv ghi bảng)

? 2m 1dm là bao nhiêu dm?

GV ghi mẫu: 2.1 m = 
[image: image142.wmf]m
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= 21dm

GV nhắc lại cách đổi cho hs. ( Chú ý chỉ viết kết quả còn bước trung gian làm ra nháp)

? Ai có cách giải khác?

* Gv chốt: Cách đổi số đo viết dưới dạng số thập phân thành số đo viết dưới dạng số tự nhiên:

C1: + Đổi số đo dưới dạng số thập phân ra hỗn số.

       + Đổi hỗn số ra số tự nhiên.

C2: + Xác định hai đơn vị cần đổi.

       + Vừa đếm vừa dịch dấu phẩy đến đơn vị cần đổi, nếu không có số ta viết thêm số 0 vào.

* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

* GV kết luận: Chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ về các số thập phân bằng nhau ở tiết học sau.

3. Củng cố: (1’)

- GV đưa hai ví dụ yêu cầu hs xác định đúng hay sai giải thích để củng cố kiến thức:

 
[image: image143.wmf]5

,

23

10

35

2

100

235

=

=

 và 5,3 m = 503 cm

- Nhận xét tiết học

 C1: 
[image: image144.wmf]
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C2: 

     + Lấy tử số chia cho mẫu số.

     + Thương là phần nguyên, số dư là tử số, số chia làm mẫu.

- Ta được số thập phân: 16,2
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- HS dựa vào mẫu để làm bài tập.

- 1 học sinh làm bảng:

*Bài 2

- Học sinh đọc yêu cầu.

- Học sinh áp dụng bài tập 1 để làm bài (Phần chuyển ra hèn số làm nháp)

4,5     83,4     19,54      2,176      0,2020

- Một học sinh đọc các số thập phân.

- Nhận xét chữa bài.

*Bài 3

- Học sinh đọc yêu cầu.

+ Phần nguyên của hèn số là phần nguyên của số thập phân.

+ Có bao nhiêu chữ số 0 ở mẫu số của phân số thập phân thì có bấy nhiêu chữ số ở phần thập phân của số thập phân.

- Chuyển 2,1m ra hèn số

- Học trao đổi trong nhóm bàn tìm cách đổi.

2,1 m = 
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2m 1dm = 21 dm

Bài 4. - Học sinh đọc yêu cầu

- Học sinh tự làm vở bài tập

- Một học sinh đọc bài làm cả lớp đối chiếu bài nhận xét:

Ta thấy: 
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 có thể viết thành những số thập phân 0,6 và 0,75.

- Học sinh dựa vào mẫu làm bài:

2 hs làm bảng:

a) 9,75 m = 975 cm;     7,08 m = 708 cm

b) 4,5 m = 45 dm;    4,2m = 420cm;   

1,01m = 101 cm

- Nhận xét chữa bài.

- Vì mỗi đơn vị đo độ dài ứng với một số mà ta đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé nên ta chỉ việc dịch dấu phải về bên phải theo cách đếm, nếu hàng nào không có số ta viết thêm số 0 vào.

Luyện từ và câu

                      Tiết 14     Luyện tập về từ nhiều nghĩa

I/ Mục tiêu.

- Nhận biết được những nét khác biệt về nghĩa của từ nhiều nghĩa, hiểu mối quan hệ giữa chúng.

- Biết phân biệt nghĩa gốc với nghiac chuyển trong các câu văn có sử dụng từ nhiều nghĩa.

- Biết đặt câu phân biệt từ nhiều nghĩa (động từ)

II/ ĐỒ DÙNG

III/ Hoạt động dạy học.

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò
1. Bài cũ:  (5’)

? Thế nào là từ nhiều nghĩa? Lấy ví dụ?

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:  (1’)

b/ Hướng dẫn làm bài tập:  (18’)
* Bài 1:
 Nối phần B với phần A để tìm lời giải thích cho từ chạy:

- 2 hs nối tiếp lên bảng làm bài.

- Nhận xét chữa bài.

* Gv chốt: lời giải đúng.

* Bài 2:
 Khoanh vào nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu bài 1

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.

- Gọi đại diện nhóm trả lời

 Đáp án đúng là: b) Sự vận động nhanh.

* Bài 3:
 Tìm nghĩa gốc của từ ăn trong các câu sau:

- Học sinh đọc yêu cầu và làm bài cá nhân

- Đọc bài làm.

- GV chốt câu trả lời đúng: Câu chỉ sự “ăn cơm”

* Bài 4: 

Đặt câu để phân biệt nghĩa:

? Các em phải đặt mấy câu với mỗi từ?

? Muốn đặt được trước hết em phải làm gì?

c. Củng cố:  (1’)

Nêu lại về từ nhiều nghĩa.

- Nhận xét tiết hc.

*Bài 1

- Một học sinh đọc toàn bài, lớp đọc thầm.

- HS làm việc cá nhân.

*Bài 2

- Học sinh đọc yêu cầu.

- Học sinh thảo luận nhóm bàn để tìm câu trả lời.

- Đại diện các nhóm trả lời.

- Nhận xét chốt lời giải đúng: 

*Bài 3

- Học sinh đọc yêu cầu.

- Học sinh làm bài.

- 2 học sinh đọc cá nhân.

- Hai câu với mỗi từ.

- Hiểu nghĩa của từ.

*Bài 4

 - Tổ chức hs thi tiếp sức

- Mỗi đội 5 học sinh, hai đội thi viết câu tiếp sức.

- Nhận xét đội thắng.

VD câu: 

a) Đi:

- Chúng tôi đi bộ dưới hàng phượng vĩ.

- Bố tôi đi công tác xa.

b) Đứng:

- Toàn trường đứng nghiêm chào cờ.

- Trời hôn nay đứng gió.

------------------------------------------------------                                                              


Tập làm văn

Tiết 14        luyện tập tả cảnh

I, Mục tiêu  - Giúp học sinh viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước dựa theo dàn ý đã lập từ tiết trước. Yêu cầu nêu đặc điểm của sự vật được miêu tả trình tự, miêu tả hợp lí, nêu được nét đặc sắc, riêng biệt của mình vật thể hiện được tình cảm của người viết khi miêu tả.

 II, Đồ dùng dạy  học.

GV.       Đề bài viết sẵn, giấy khổ to, bút dạ.

HS.        SGK-VBT

III, Các hoạt động dạy  học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1, Kiểm tra bài cũ (5’)
- Gọi 2 học sinh lên bảng đọc dàn ý bài văn miêu tả tả cảnh giờ trước.

Nhận xét cho điểm.

2, Dạy bài mới

a, Giới thiệu bài. (1’)
b, Hướng dẫn học sinh làm bài tập. (18’)
- Gọi học sinh đọc đề bài, giáo viên gạch chân từ đoạn văn miêu tả cảnh sông nước.

- Yêu cầu học sinh đọc bài văn Vịnh Hạ Long.

+ Phân tích: đoạn văn thuộc phần nào? miêu tả điều gì của cảnh?. 

- Giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh tự làm bài vào vở đoạn văn hướng dẫn những em gặp khó khăn. Nhận xét bài trên bảng của học sinh bổ xung nếu cần. Chú ý sử dụng nghệ thuật so sánh liên tưởng.

- Gọi học sinh đọc bài làm của mình, giáo viên nhận xét cho điểm bài viết tốt.

3, Củng cố dặn dò. (1’)
- Khi miêu tả cảnh sông nước em cần chú ý điều gì?.

- Nhận xét giờ học.
	- 2 em đọc, học sinh khác nhận xét.

- Học sinh nối tiếp nhau đọc.
- 1 em đọc to.
- Học sinh trả lời...thuộc phần thân bài.
- Học sinh làm bài, 2 em viết vào giấy khổ to.

- 2 em dán bảng

Học sinh dưới lớp đọc bài nhận xét.

- 5-7 em.

- Miêu tả theo trình tự...cần có liên tưởng trong bài.


                          ----------------------------------------------------------------
 Sinh hoạt-  Tuần 7
HOc an toÀn giao thÔng


Bài 5:       Em làm gì để giữ an toàn giao thông

I.Mục tiêu:

-HS  hiểu và thực hiện: Phòng tránh tai nạn giao thông ; Thấy được phòng tránh tai nạn giao thông là nhiệm vụ của mọi người.

-HS biết lập phương án phòng tránh tai nạn giao thông, thực hiện tốt an toàn giao thông trên đường đi học từ nhà đến trường.

II.ĐỒ dùng dạy học:

-GV: Bảng phụ; Biển báo hiệu giao thông làm bằng bìa cứng.

-HS: Sách tài liệu.

III. Các hoạt động dạy học: (35’)

*Hoạt động 1: (15phút)

-Nhóm đôi:

+Nêu những nhiệm vụ của người học sinh và của mọi người khi tham gia giao thông?

+HS báo cáo, GV giúp nhóm có học sinh yếu.

+GV tổng hợp, kết luận.

*Hoạt động 2: (20phút)

-Cá nhân:

+Hãy lập phương án phòng tránh tai nạn giao thông trên đường đi học từ nhà đến trường?

+Lần lượt học sinh nêu, nhận xét, bổ sung.

+GV kể sơ đồ, cắm biển báo giao thông, cho HS lựa chọn con đường an toàn nhất từ nhà đến trường.

+Nhận xét, nhắc nhở, dặn dò HS.
----------------------------------------------------------
CHIỀU
THỰC HÀNH TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ ĐỌC,VIẾT SỐ THẬP PHÂN
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Nắm vững khái niệm về số thập phân, đọc và viết đúng số thập phân.
- Chuyển đổi số thập phân

II.Chuẩn bị :
[image: image152.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.

? : Nêu cách đọc và viết số thập phân,hàng của số thập phân 

Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1: Viết thành số thập phân

a)     33
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;   
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b)    92
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c)     3
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Bài 2: Chuyển thành phân số thập phân

a)   0,5;
0,03; 

7,5

b)  0,92; 
0,006; 
8,92

Bài 3: Chuyển thành hỗn số có chứa phân số thập phân.

a)  12,7;          31,03; 
  

b) 8,54;    
  1,069

Bài 4: Viết các số thập phân

a) Ba phẩy không bẩy

b) Mười chín phẩy tám trăm năm mươi

c) Không đơn vị năm mươi tám phần trăm. 
Bài 5 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Trong số thập phân 86,324,chữ số 3 thuộc hàng nào ?

A. Hàng chục           B. Hàng phần mười

C. Hàng trăm          D. Hàng phần trăm

4.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.


	- HS nêu 

- HS làm các bài tập

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

Lời giải :

a)     33
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b)    92
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c)    3
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Lời giải :

 a)   0,5 = 
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b)  0,92 = 
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Lời giải :

a)  12,7 = 
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Lời giải :
a) 3,07

b) 19,850

c) 0,58

- HS lắng nghe và thực hiện.

 Khoanh B


THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA VÀ TỪ TRÁI NGHĨA
I. Mục tiêu:

- Củng cố cho học sinh những kién thức mà các em dã học về từ trái nghĩa và từ đồng nghĩa.

- Rèn cho học sinh kĩ năng tìm được các từ đồng nghĩa,và từ trái nghĩa
- Giáo dục học sinh lòng ham học bộ môn.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1 : 

H: Ghi vào bảng những từ ngữ về các chủ điểm đã học theo yêu cầu đã ghi trong bảng sau:
	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.



	
	Việt Nam – Tổ quốc em
	Cánh chim hoà bình
	Con người và thiên nhiên

	Danh từ
	Quốc kì, quốc gia, đất nước, Tổ quốc, quê hương, non sông…
	Hoà bình, thanh bình, thái bình, bình yên…


	Bầu trời,  mùa thu, mát mẻ…

	Thành ngữ, tục ngữ
	Nơi chôn rau cắt rốn, quê cha đất tổ, 
	
	Lên thác xuống ghềnh

Góp gió thành bão

Qua sông phải luỵ đò


Bài tập 2: GV hướng dẫn học sinh cách làm bài.


H: Tìm và ghi vào bảng sau những từ đồng nghĩa, trái nghĩa với các từ đã ghi trong bảng sau:

	
	Giữ gìn
	Yên bình
	Kết đoàn
	Bạn bè
	Bao la

	Từ đồng nghĩa
	Bảo vệ,
	Thanh bình

Thái bình
	Thương yêu

Yêu thương
	đồng chí, 
	Mênh mông, bát ngát

	Từ trái nghĩa
	Phá hại, tàn phá
	Chiến tranh
	Chia rẽ, kéo bè kéo cánh
	
	hẹp, 

	Bài 3 : Tìm nghĩa gốc và nghĩa chuyển của các câu sau :

a) Mừng thầm trong bụng

b) Thắt lưng buộc bụng

c) Đau bụng

d) Đói bụng.

đ) Bụng mang dạ chửa.

g) Mở cờ trong bụng.

h) Có gì nói ngay không để bụng.

i) Ăn no chắc bụng.

k) Sống để bụng, chết mang theo.

Bài 4.Tìm từ nhiều nghĩa trong đoạn thơ sau.Nói rõ nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từng từ tìm được.

... Ở trong chiếc bút

Lại có ruột gà

Trong mũi người ta

Có ngay lá mía.

...Chân bàn chân tủ

Chẳng bước bao giờ.

...Lạ cho giọt nước 

Lại biết ăn chân 

...Sóng nước lại bơi

Ngay trên ruộng cạn 

Lạ cho ống muống 

Ôm lấy bấc đèn

Quyển sách ta xem
Mọc ra cái gáy

Quả đồi lớn vậy

Sinh ở cái gì.
4.Củng cố dặn dò: 

- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.

	- Nghĩa gốc : câu c, d, đ, i, 

- Nghĩa chuyển : các câu còn lại.

...Cối say rất điệu

Mặc áo hẳn hoi.

...Chiếc đũa rất nhộn

Có cả hai đầu.
* Các từ sau :Ruột gà,lá mía,chân,ăn,sóng,

ống muống,gáy,quả,
áo,đầu.đều được dùng với nghĩa chuyển(ẩn dụ)
- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau.


THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

 TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ NHIỀU NGHĨA.

I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài tốt.

- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.

II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập1: Mỗi câu dưới đây có mấy cách hiểu ? Hãy diễn đạt cho rõ nghỉatrong từng cách hiểu ( Có thể thêm từ)

a) Mời các anh ngồi vào bàn. 

b) Đem cá về kho.

Bài tập2 : Từ  đi  trong các câu sau, câu nào mang nghĩa gốc, câu nào mang nghĩa chuyển ?

a) Ca nô đi nhanh hơn thuyền.

b) Anh đi ô tô, còn tôi đi xe đạp.

c) Bà cụ ốm nặng đã đi từ hôm qua.

d)Thằng bé đã đến tuổi đi học.

e)Nó chạy còn tôi đi.
g)Anh đi con mã, còn tôi đi con tốt.

h) Ghế thấp quá, không đi với bàn được.

*  Từ chạy trong câu sau câu nào mang nghĩa gốc,câu nào mang nghĩa chuyển.
- Cầu thủ chạy đón quả bóng.
- Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. 

- Tàu chạy trên đường ray.
- Đồng hồ này chạy chậm.
- Mưa ào xuống,không kịp chạy các thứ phơi ở sân.
- Nhà ấy chạy ăn từng bữa.

Con đường mới mở chạy qua làng tôi.
Bài tập3 :

H : Thay thế từ ăn trong các câu sau bằng từ thích hợp :

a) Tàu ăn hàng ở cảng.

b) Cậu làm thế dễ ăn đòn lắm.

c) Da bạn ăn phấn lắm.

d) Hồ dán không ăn giấy.

e) Hai màu này rất ăn nhau.

g) Rễ cây ăn qua chân tường.

h) Mảnh đất này ăn về xã bên.

k) Một đô la ăn mấy đồng Việt Nam ?

Bài 4. Với mỗi nghĩa dưới đâycủa từ mũi,hãy đặt một câu.

a) Bộ phận trên mặt người và động vật,dùng để thở và ngửi.

b) Bộ phận có đầu nhọn,nhô ra phía trước của một số vật

c) Đơn vị lực lượng vũ trang có nhiệm vụ tấn công theo một hướng nhất định.

4.Củng cố dặn dò: 

- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.


	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- S lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

-   …ngồi vào bàn để ăn cơm.

           (bàn : chỉ đồ vật)

- …ngồi vào để bàn công việc.

        (Có nghĩa là bàn bạc)

- …về kho để đóng hộp.

               (có nghĩa là nhà)

- …về kho để ăn ( có nghĩa là nấu)

Bài 2
- Câu mang nghĩa gốc : Câu e.

- Câu mang nghĩa chuyển : Các câu còn lại.

Chạy trong câu : Cầu thủ chạy đón quả bóng. Là nghĩa gốc,
Các từ chạy còn lại mang nghĩa chuyển
- Từ thích hợp : Bốc, xếp hàng.

- Từ thích hợp : Bị đòn

- Từ thích hợp : Bắt phấn

- Từ thích hợp : Không dính
- Từ thích hợp : Hợp nhau

- Từ thích hợp : Mọc, đâm qua

- Từ thích hợp : Thuộc về

- Từ thích hợp : Bằng 

HS nối tiếp nhau đặt câu

Anh Nam có khuôn mặt trái xoan,mũi thẳng cằm vuông.

Hai anh em ngồi bên phía mũi thuyền.

Đơn vị chủ lực chia làm hai mũi tấn công.

- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau
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